ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ 9 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 21-22
ĐỀ 1
Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Đối với  mỗi dây dẫn tỉ số  có trị số:
A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế                            C. Không đổi
B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện              D.Tăng khi hiệu điện thế tăng              


Câu 2: Đoạn mạch gồm  điện trở R1=12 mắc song song với điện trở R2=6  có điện trở tương đương là:




A.4                      B.6                       C.12                              D.18
Câu 3: Khi đặt hiệu điện thế U=4.5V vào 2 đầu dây dẫn thì cường độ I=0.3A.Điện trở của dây dẫn là:                




 A.1,35                B.15                        C.4,8                   D.25                                           
Câu4: Công của dòng điện không tính theo công thức:


A.A= U.I.t             B.A=I2R.t                 C.                     D.                                                             
Câu5:Nói điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8Ωm điều đó có nghĩa là:
A.Điện trở của dây nhôm là2,8.10-8Ω
B.Một đoạn dây nhôm hình trụ dài 1m, tiết diện 1m2 thì có điện trở là 2,8.10-8Ωm 
C.Một đoạn dây nhôm hình trụ dài 1m, tiết diện 1m2 thì có điện trở là 2,8.10-8Ω
D.Một đoạn dây nhôm hình trụ dài 1m, tiết diện 1cm2 thì có điện trở là 2,8.10-8Ωm  
Câu 6:Trong số các bóng đèn sau, bóng nào sáng nhất  khi chúng hoạt động bình thường.
A.220V- 25W              B.220V- 100W                  C.220V – 40W                        D.220V – 60W

Câu7:Dây dẫn có chiều dài l , tiết diện S  làm bằng chất có điện trở suất thì điện trở được tính bằng công thức.






A. R=.		B. R=.		C. R=			D. R=
Câu 8:Định luật Jun – Len xơ cho biết điện năng biến đổi thành
   A.CƠ năng                  B.Năng lượng ánh sáng                       C.Hoá năng          D.Nhiệt năng
Câu9:chọn đáp án sai:
A.Kim nam châm khi để tự do trên trái đất luôn chỉ hướng Nam-Bắc
B.TỪ phổ của nam châm thẳng và từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua giống nhau
C.Khi đặt kim nam châm gần một dây dẫn, quan sát thấy kim nam châm lệch khỏi hướng Nam-Bắc chứng tỏ trong dây dẫn không có dòng điện chạy qua.
D.Bên ngoài nam châm, các đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc đi vào ở cực Nam của nam châm.
Câu10: Nam châm điện 1 có 500 vòng dây và cường độ dòng điện chạy qua nam châm này là 2A, Nam châm điện 2 có 300 vòng dây và cường độ dòng điện chạy qua nam châm này là 2A
A.Nam châm 1 yếu hơn nam châm 2
B. Nam châm 2 yếu hơn nam châm 1
C.Hai nam châm mạnh như nhau
D.Không so sánh được từ tính của 2 nam châm này.
Câu11:Ngón tay cái của bàn tay trái khi choãi ra góc 900 chỉ 
A.chiều của đường sức từ trong lòng ống dây
B. chiều của dòng điện chạy trong dây dẫn
C. chiều của đường sức từ gây bởi nam châm vĩnh cửu
D.Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua khi dặt trong từ trường
Câu12:Chọn đáp án sai:
A.Nam châm điện gồm cuộn dây và lõi sắt non
B. Nam châm điện gồm cuộn dây và lõi thép
C. Thép giữ được từ tính lâu sau khi bị nhiễm từ còn sắt thì không
D.ở động cơ điện một chiều khi hoạt động thì điện năng của Stato được chuyển hoá thành cơ năng của Rôto
Câu 13:  Nếu đồng thời giảm điện trở của đoạn mạch, cường độ dòng điện, thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đi một nửa, thì nhiệt lượng toả ra trên dây sẽ giảm đi bao nhiêu lần?
	A.  8 lần.                 B. 16 lần.                         C. 2 lần.	              D. 6 lần.

Câu 14 : Đặt một hiệu điện thế không đổi vào hai đầu của một điện trở thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A. Mắc thêm một điện trở có giá trị 6 nối tiếp với điện trở nói trên thì cường độ dòng điện qua nó là 0,3A. Giá trị của điện trở lúc đầu là:




    A.  6.                           B. 9. 		                   C.12 .                    D.15.
Câu 15 : Em hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây:
A. Sắt, thép, coban đặt trong từ trường sẽ bị nhiễm từ.
B. Các vật liệu từ khi đặt trong từ trường sẽ bị nhiễm từ.
C. Nam châm điện có cấu tạo gồm cuộn dây và lõi sắt non.
      D. Sau khi bị nhiễm từ, thép không giữ được từ tính lâu dài.
II. Tự luận: (4,0 điểm)
Bài 1: (3 Điểm) 
Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp là I= 4.5A.
a. Dùng bếp này để đun sôi 5 lít nước ở 250C thì mất 20 phút. Tính  hiệu suất của bếp.Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K.
b. Mỗi ngày sử dụng bếp 1giờ. Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày. Biết 1 số điện giá  2500đ
Bài 2:(1 Điểm) 
Đặt một ống dây dẫn có trục vuông góc và cắt ngang một dây dẫn thẳng AB có dòng điện I không đổi chạy qua theo chiều như ở hình 2.
Nêu và xác định  chiều của lực điện từ tác dụng lên điểm M của dây dẫn AB (vẽ hình minh họa trên hình vẽ) M
I

B
A






                           
                     







ĐÁP ÁN ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm (6,0 điểm):
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp Án
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	B
	B
	D

	Điểm
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


II. Tự luận (4,0 điểm)
	Bài
	Đáp án

	Bài 1
	* Ghi tóm tắt đúng 

	a
	a - Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 250C đến 1000C là
         Qi = mc (t2-t1)= 5.4200(100-25) = 1575000 (J)
Nhiệt lượng mà bếp toả ra
      Qtp = I2Rt = 4,52.80.1200 =1944000 (J)
Hiệu suất của bếp là


      H=. 100% =.100% = 81%

	b
	b- Điện năng mà bếp tiêu thụ trong 30 ngày là
      A =  I2Rt' = 4,52.80.108000 =174960000 (J)= 48,6 Kwh 
    Số tiền phải trả là : 
      N= 48,6 . 2500 = 121 500 (đồng)

	Bài 2

	- Áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn AB

	
	- Chiều của lực điện từ tác dụng lên điểm M của dây dẫn AB có phương vuông góc với dây dẫn AB tại M và có chiều đi từ phía trong ra phía ngoài



ĐỀ 2

Câu 1. Đối với một dây dẫn, thương số   giữa hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn và cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn đó có trị số:
A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U.			B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I.
C. không đổi.						D. tăng khi hiệu điện thế U tăng.
Câu 2. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:
A. tăng gấp 6 lần.		B. giảm đi 6 lần.  	C. tăng gấp 1,5 lần.   	D. giảm 1,5 lần.
Câu 3. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?




A. U = .	 		B. I = .		C . I = .			D. R = 

Câu 4. Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S  làm bằng chất có điện trở suất thì điện trở được tính bằng công thức






A. R=.			B. R=.		C. R=			D. R=
Câu 5. Một sợi dây đồng dài 200m có tiết diện là 2mm2. Điện trở của sợi dây đồng này là bao nhiêu? Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8m.
A. 17  .			B. 1,7.10-6 .		C. 1,7 .			D. 170  . 


Câu 6. Cần làm một biến trở 20 bằng một dây niken, có tiết diện 3mm2 thì chiều dài của dây dẫn là bao nhiêu? Biết rằng điện trở suất của niken là 0,4.10-6m.
A. 150m .                    	B. 15m.                	C. 200m .             		D. 50m.
Câu 7. Công của dòng điện không tính theo công thức:
A. A=UIt.			B. A= IRt.		C. A= Pt.			D. A= I2Rt.
Câu 8. Một bóng đèn có ghi 6V-3W. Ý nghĩa của hai số đó là:
A. Để đèn hoạt động bình thường thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn từ 6V trở xuống, khi đó tiêu thụ công suất bằng 3W.
B. Để đèn hoạt động bình thường thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn từ 6V trở xuống, khi đó tiêu thụ công suất nhỏ hơn 3W.
C. Để đèn hoạt động bình thường thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn bằng 6V, khi đó tiêu thụ công suất bằng 3W.
D. Không  được đặt vào hai đầu đèn điện hiệu điện thế 6V, vì khi đó đèn tiêu thụ công suất lớn hơn 3W.
Câu 9. Một bóng đèn có công suất định mức 110W và cường độ dòng điện định mức 0,5A. Để đèn sáng bình thường ta mắc nó vào hiệu điện thế
A. 220V.			B. 120V.		C. 110V.			D. 240V.
Câu 10. Trên bóng đèn có ghi 6V - 3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là bao nhiêu?
A. 1,5A. 			B. 0,5A.		C. 2A. 		 	D. 18A.
Câu 11. Chọn phát biểu đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ dưới đây?
A. Đèn LED: Quang năng biến đổi thành nhiệt năng.
B. Nồi cơm điện: Nhiệt năng biến đổi thành điện năng.
C. Quạt điện: Điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.
D. Máy bơm nước: Cơ năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng.
Câu 12. Một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I và công suất điện của nó là P. Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong thời gian t là


A. A = . 			B.  A = RIt . 		C. A = . 			D. A = UIt.
Câu 13. Từ trường không tồn tại ở đâu?
A. Xung quanh nam châm.				B. Xung quanh điện tích đứng yên. 
C. Xung quanh dòng điện.				D. Xung quanh Trái Đất.
Câu 14. Quy tắc nắm tay phải dùng để xác định:
A. Chiều của dòng điện trong ống dây.		
B. Chiều của lực điện từ lên nam châm thử.
C. Chiều của lực điện từ trong lòng ống dây.	
D. Chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
Câu 15. Xác định cực của thanh nam châm AB (hình vẽ)A
B


A. A là cực Bắc, B là cực Nam.     		B. A là cực Nam, B là cực Bắc.
C. A,B đều là cực Nam.                 		D. Không xác định được.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. ( 1 điểm )
                                                               R1

                  
              A                                                                                              B  
                                                               R2
                                                                

Cho mạch điện như hình vẽ trong đó R1 = 6 Ω,  R2 = 12 Ω, UAB =  12V (không đổi). 
a) Tính điện trở tương đương của mạch.
b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch AB.

[bookmark: _GoBack]Câu 2. (2 điểm)					
Dùng qui tắc bàn tay trái xác định các yếu tố cần tìm trong 4 hình vẽ sau:				           S 
N 



S 


N



+


N


S
+

H.a
H.b
H.c
H.d









Câu 3. (1 điểm)
       Có 2021 điện trở giống nhau, mỗi điện trở có trị số 2020Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2020 điện trở này mắc song song,  và nối tiếp với điện trở còn lại.
ĐÁP ÁN ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,4 điểm.

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	C
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	A



II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

	Câu
	                                         Đáp án
	Điểm

	

Câu 1
1 điểm
	Tóm tắt 								
a. Tính điện trở tương đương					

		Rtđ =  = 6 .12 / (6+12)= 4 Ω
b. Vì R1 song song R2 -> U1 = U2 = U  = 12 V		
    Số chỉ của Ampe kế:						
		   ADCT: I = U/R = 12/4 = 3A
	 

	


Câu 2
2 điểm
	S 
N 



S 


N
+

N
S
+


N


S
+

H.a
H.b
H.c
H.d








Xác định đúng mỗi hình được 0,5 điểm

	
Câu 3
1 điểm
	Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở giống nhau, đều có điện trở R, mắc song song là Rtđ = R/n 
[bookmark: _Hlk532505051]=> Điện trở tương đương của 2020 điện trở có trị số 2020Ω là: R1 = R/2020 =2020/2020 = 1 Ω
Khi mắc đoạn mạch nói trên nối tiếp với điện trở R2 còn lại thì điện trở của cả mạch là: R = R1+ R2 = 1+ 2020= 2021 Ω
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